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NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
( Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26 tháng 04 năm 2012 )
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG Đà 207 

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 475 TCT/HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà về việc thành lập Công ty CP Sông Đà 207.


- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 207;


- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1:   Thông qua báo cáo kết quả SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2011
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2011 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế, tóm tắt như sau:

· Tổng giá trị SXKD
: 321.918.000.000 đồng, đạt 57,18% KH năm.

· Tổng tài sản 

: 472.162.102.428 đồng.

Tài sản ngắn hạn:
417.783.399.396 đồng, chiếm 88,5% Tổng tài sản
Tài sản dài hạn :
 54.378.703.032 đồng, chiếm 11,5% Tổng tài sản
· Tổng nguồn vốn 
: 472.162.102.428 đồng.
Nợ phải trả :                        369.525.196.197 đồng, chiếm 78,3% Tổng nguồn vốn
Vốn chủ sở hữu :
 102.636.906.231 đồng chiếm 21,7% Tổng nguồn vốn
· Tổng doanh thu
: 247.515.925.158 đồng đạt 39,1% KH năm.

· Lợi nhuận trước thuế:     -28.919.444.901 đồng .

· Thu nhập bình quân/người/tháng :  6,2 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100%

Không đồng ý:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

ý kiến khác:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%


Không có ý kiến:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

Điều 2:   Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 207 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

· Tổng giá trị SXKD
: 321.918.000.000 đồng, đạt 57,18% KH năm.

· Tổng tài sản 

: 472.162.102.428 đồng.

Tài sản ngắn hạn:
417.783.399.396 đồng, chiếm 88,5% Tổng tài sản

Tài sản dài hạn :
 54.378.703.032 đồng, chiếm 11,5% Tổng tài sản

· Tổng nguồn vốn 
: 472.162.102.428 đồng.

Nợ phải trả :                        369.525.196.197 đồng, chiếm 78,3% Tổng nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu :
 102.636.906.231 đồng chiếm 21,7% Tổng nguồn vốn

· Tổng doanh thu
: 247.515.925.158 đồng đạt 39,1% KH năm.

· Lợi nhuận trước thuế:     -28.919.444.901 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100%

Không đồng ý:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

ý kiến khác:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%


Không có ý kiến:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

Điều 3:   Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012
Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2011 với một số chỉ tiêu và kế hoạch tóm tắt như sau:

· Tổng giá trị sản xuất kinh doanh
: 655.000.000.000 đồng.
· Tổng số CBCNV


: 450 người.

· Tổng doanh thu


: 639.994.152.000 đồng.
Trong đó:

Doanh thu Xây lắp: 589.994.152.000 đồng

Doanh thu ngoài xây lắp: 50.000.000.000 đồng
· Lợi nhuận



:   15.249.854.000 đồng.

· Vốn điều lệ



:    110 tỷ đồng.

· Thu nhập bình quân CBCNV
:      5.458.000 ®ång/th¸ng/ng­êi.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 8.035.680 Phiếu biểu quyết, chiếm 82,26%

Không đồng ý:  1.733.200 Phiếu biểu quyết, chiếm 17,74%

ý kiến khác:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%


Không có ý kiến:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

Điều 4:   Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 theo Tờ trình số 06-2012TT/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty như sau: Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 bị lỗ nên không phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho các cổ đông.
Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100%

Không đồng ý:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

ý kiến khác:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%


Không có ý kiến:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

Điều 5:   Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo số 10/2012BC-HĐQT ngày 26/04/2012 của Hội đồng quản trị được trình bày tại đại hội. 

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100%

Không đồng ý:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

ý kiến khác:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%


Không có ý kiến:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

Điều 7:   Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo số 06CT/BKS ngày 26/04/ 2012 của Ban kiểm soát được trình bày tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100%

Không đồng ý:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

ý kiến khác:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%


Không có ý kiến:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

Điều 8:  Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

 ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và soát xét các báo cáo tài chính 6 tháng trên cơ sở đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100%

Không đồng ý:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

ý kiến khác:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%


Không có ý kiến:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

Điều 9:  Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như Tờ trình số 08-2012TT/ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/04/2012:
1. Thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011:

	STT
	Chức vụ
	Số người
	Mức thù lao (đồng/tháng)
	Số tháng
	Tổng cộng

	1
	Chủ tịch HĐQT chuyên trách
	01
	50.000.000
	12
	600.000.000

	2
	Uỷ viên HĐQT
	04
	4.000.000
	12
	192.000.000

	3
	Trưởng ban kiểm soát
	01
	4.000.000
	12
	48.000.000

	4
	Thành viên BKS
	02
	3.000.000
	12
	72.000.000

	5
	Thư ký HĐQT
	01
	2.000.000
	12
	24.000.000


2. Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

	STT
	Chức vụ
	Số người
	Mức thù lao (đồng/tháng)
	Số tháng
	Tổng cộng

	1
	Chủ tịch HĐQT chuyên trách
	01
	50.000.000
	12
	600.000.000

	2
	Uỷ viên HĐQT
	04
	4.000.000
	12
	192.000.000

	3
	Trưởng ban kiểm soát
	01
	4.000.000
	12
	48.000.000

	4
	Thành viên BKS
	02
	3.000.000
	12
	72.000.000

	5
	Thư ký HĐQT
	01
	2.000.000
	12
	24.000.000


Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100%

Không đồng ý:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

ý kiến khác:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%

    Không có ý kiến:  0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0%
 - Uỷ quyền cho HĐQT công ty xây dựng quy chế trả lương đối với các thành viên HĐQT, BKS trực tiếp tham gia công tác điều hành để đưa vào quy chế lương chung của Công ty trong năm 2012.
1. Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:
2. Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị:

· Tổng số phiếu phát ra: 126 phiếu, đại diện cho 9.768.880  cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

· Tổng số phiếu thu về:  124 phiếu, đại diện cho 9.542.180 cổ phần bằng  97,68  % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó: 

· Số phiếu hợp lệ: 124   phiếu, đại diện cho 9.542.180 cổ phần bằng 97,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

· Số phiếu không hợp lệ:   0  phiếu, đại diện cho  0 cổ phần bằng  0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

· Kết quả kiểm phiếu như sau:
	STT
	Họ và tên
	Số phiếu bầu
	Tỷ lệ %

	1
	Hồ Văn Dũng
	7.611.900
	

	2
	Phạm Ngọc Dũng
	11.767.700
	

	3
	Trần Văn Phòng
	7.664.200
	

	4
	Trần Việt Sơn
	14.496.750
	

	5
	Trần Thị Kim Thanh
	6.101.650
	


· Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

Theo quy chế bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:
	STT
	Họ và tên
	Số phiếu bầu
	Tỷ lệ %

	1
	Hồ Văn Dũng
	7.611.900
	

	2
	Phạm Ngọc Dũng
	11.767.700
	

	3
	Trần Văn Phòng
	7.664.200
	

	4
	Trần Việt Sơn
	14.496.750
	

	5
	Trần Thị Kim Thanh
	6.101.650
	


3. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát 
· Tổng số phiếu phát ra:126 phiếu, đại diện cho 9.768.880  cổ phần bằng  100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

· Tổng số phiếu thu về: 126 phiếu, đại diện cho  9.768.880 cổ phần bằng  100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó: 

· Số phiếu hợp lệ:  119  phiếu, đại diện cho 9.745.180 cổ phần bằng  99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

· Số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu, đại diện cho  23.700  cổ phần bằng  0,2  % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

· Kết quả kiểm phiếu như sau:
	STT
	Họ và tên
	Số phiếu bầu
	Tỷ lệ %

	1
	Lương Ngọc Ánh
	7.609.150
	

	2
	Trịnh Thị Nguyệt Hà
	7.803.890
	

	3
	Phan Thanh Loan
	8.349.850
	

	4
	Trần Văn Trường
	5.382.650
	


· Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Theo quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

	STT
	Họ và tên
	Số phiếu bầu
	Tỷ lệ %

	1
	Lương Ngọc Ánh
	7.609.150
	

	2
	Trịnh Thị Nguyệt Hà
	7.803.890
	

	3
	Phan Thanh Loan
	8.349.850
	


Điều 12:   Điều khoản thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT  triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
	Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- UBCKNN, Sở GDCK;

- Các TV HĐQT, BKS;

- Lưu Cty.


	T/m Đại hội đồng cổ đông

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

Phạm Ngọc Dũng
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